KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 – LỚP 10 A .....
Thời gian: 45'

Họ và tên: ............................................................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn nào sau đây là sai:

A. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp thành một hàng.

B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

C. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần số khối. 
D. Các nguyên tố có số electron hóa trị như nhau được xếp thành một cột.

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 2 phân lớp ngoài cùng là 3d24s2. Tổng số e trong một nguyên tử của X là:


A.18


B. 20



C. 22



 D. 24

Câu 3:  Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố kim loại: X(Z=3); Y(Z=7); M(Z=12); N(Z=19).


A. X;M;N.


B. X;Y;N.

C. X;Y; M


D. Y;M;N

Câu 4: Số hiệu của các nguyên tố X; Y; A; M lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng:

A. cả bốn nguyên tố trên thuộc một chu kì.


B. A, M thuộc chu kì 3.

C. M, A thuộc chu kì 4.





D. A thuộc chu kì 3.

Câu 5: Nguyên tố Z thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIA, cấu hình electron của Z là:


A. 1s22s22p63s23p64s24p5


B. 1s22s22p63s23p64s1


C. 1s22s22p63s23p63d104s24p5
                        D. 1s22s22p63s23p5

Câu 6: Cặp nguyên tố hoá học nào sau đây có tính chất hoá học giống nhau nhất ?


A. Na,  K
     B. Na,  Mg
                C. Mg,  Al                    
D. K,  Ag
Câu 7: Cho 6,5 g kim loại hoá trị II tác dụng hết với 36,5g dung dịch HCl 20% thu được 42,8g dung dịch và khí H2. Kim loại đã cho là:


A. Ba                   
B. Mg                   
C. Ca
                 D. Zn                 

Câu 8: Dãy các nguyên tố nào sau đây có bán kính nguyên tử tăng dần:


A. Na;Mg;N;Cl.

B. S;Si;Mg;Na.

C. F;Cl;I;Br.


D. I;Br;Cl;F.

Câu 9: Dãy nào không được xếp theo quy luật tính kim loại tăng dần?


A. F,  Cl,  Br, I.
B. Li,  Na,  K,  Rb.
C. Al,  Mg,  Na,  K.
D. B,  C,  N,  O.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng nhất: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân 


A. Các hiđroxit có tính bazơ mạnh dần, tính axit yếu dần.


B. Tính bazơ và tính axit của các hiđroxit tương ứng mạnh dần.


C. Tính bazơ và tính axit của các hiđroxit tương ứng yếu dần.


D. Các hiđroxit có tính bazơ yếu dần và tính axit mạnh dần.
Câu 11: Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p3, công thức hợp chất với hiđro và công thức oxit cao nhất là:   
A. RH2, RO

B. RH3, R2O5

C. RH4, RO2
D. RH2, R2O5


Câu 12: Một nguyên tố R tạo hợp chất khí với hidro có công thức là  RH3, Trong oxit cao nhất của R thì nguyên tố oxi chiếm 74,07 % về khối lượng . Nguyên tố R  là:


A. N                   
B. C 
                        C. S                        
D. P                   

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 
Câu 1: (2,0 điểm) Xác định vị trí của nguyên tử nguyên tố có số hiệu nguyên tử là: 11, 17 và gọi tên.
Câu 2: (3,0 điểm) Nguyên tố R thuộc nhóm VA. Trong công thức Oxit cao nhất của R với Oxi, R chiếm 43,66% khối lượng.


a. Xác định R.


b. Cho biết tính chất hóa học cơ bản của đơn chất R và tính chất của hơp chất Oxit, Hiđroxit do R tạo nên. Viết phản ứng mà hiđrôxit đó có thể có?
Câu 3: (2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 3,45g kim loai A thuộc nhóm IA trong 100g nước. Sau khi phản ứng kết thúc thu được  1,68 lít khí H2 ở đktc và dung dịch B.


a. Xác định kim loại A.


b. Tính thể  tích dung dịch H2SO4 0,25M để trung hòa dung dịch B.


c. Tính nồng độ % của dung dịch B.
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KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 – LỚP 10 A .....
Thời gian: 45'

Họ và tên: ............................................................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Biết vị trí của một nguyên tố trong bảng tuần hoàn, không suy ra được :


A. Tính kim loại, tính phi kim.


B. Tính axit, bazơ của các hiđroxit tương ứng của chúng.


C. Công thức oxit cao nhất, hợp chất với hiđro.


D. Bán kính nguyên tử, độ âm điện.

Câu 2: Nguyên tố Y có Z = 27. Trong bảng HTTH, Y có vị trí


A. Chu kì 4, nhóm VIIA
                       B. Chu kì 4, nhóm VIIB



C. Chu kì 4, nhóm VIIIB
                      D. Chu kì 4, nhóm IIB

Câu 3: Sắt 
[image: image1.wmf]26

Fe

 là nguyên tố: 


A. f.
             B. s.                        
C. p.                        
D. d.                           
Câu 4: Nguyên tử R có số hiệu nguyên tử là 12. Ion  R2+ tạo ra từ R cấu hình e là:


A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p63s23p2

C. 1s22s22p6

D. 1s22s23s23p6
Câu 5: Một nguyên tố nhóm VA có tổng số hạt trong nguyên tử là 21. Cấu hình electron của nguyên tố đó là:


A.
1s22s22p3



B. 1s22s22p63s23p3



C. 1s22s22p63s23p5


D. 1s22s22p5
Câu 6:  Cho các nguyên tố X1, X2, X3, X4, X5, X6 lần lượt có cấu hình electron như sau: 



X1:  1s22s22p63s2
X2: 1s22s22p63s23p64s1                                          X3: 1s22s22p63s23p64s2


X4: 1s22s22p63s23p5        X5: 1s22s22p63s23p63d64s2

X6: 1s22s22p63s23p1  

       Các nguyên tố nào thuộc cùng một chu kì:

A. X1, X4, X6 thuộc cùng chu kỳ 3.

B. X1, X4, X6 thuộc cùng chu kỳ 3 và X2, X3, X5 thuộc cùng chu kì 4.


C. X1, X2, X6.



D. X2, X3, X5 thuộc cùng chu kì 4.
Câu 7: Ion nào sau đây không có cấu hình electron của khí hiếm


A. Na+


B. Mg2+

C. Al3+

D. Fe2+


Câu 8:  Hai nguyên tố X và Y kế tiếp nhau trong một chu kì của bảng TH, có tổng số proton là 25. X,Y là:

A. Mg và Al.

B. Si và Na.

C. Ne và P.


D. O và Cl. 

Câu 9: Hợp chất khí với hiđro (RHn) của nguyên tố nào sau đây có giá trị n lớn nhất:


A. O


B. S


C. N

D. C

Câu 10: Tính axit của các axit: HClO3 (1); HIO3 (2); HBrO3 (3) được sắp xếp theo chiều tăng dần là


A. (1) < (3) < (2)
B. (1) < (2) < (3)

C. (3) < (2) < (1)
D. (2) < (3) < (1)

Câu 11: Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5 . Hợp chất khí với Hiđro của nguyên tố này chứa 8,82% hiđro về khối lượng. Công thức phân tử hợp chất khí với hiđro đã nói trên là :


A. CH4 
B. PH3                   
C. H2S                   
D. NH3               

Câu 12: Trong một chu kì, theo chiểu tăng dần điện tích hạt nhân:

A. Tính kim loại tăng.



B. Tính axit của các oxít và hiđroxit tăng.


C.Tính phi kim giảm.



D. Tính axit của các oxít và hiđroxit giảm.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 
Câu 1: (2,0 điểm) Xác định vị trí của nguyên tử nguyên tố có số hiệu nguyên tử là: 15, 10 và gọi tên.
Câu 2: (3,0 điểm) Nguyên tố R thuộc nhóm IIA. Trong công thức Oxit cao nhất của R với Oxi, R chiếm 60,00% khối lượng.


a. Xác định R.


b. Cho biết tính chất hóa học cơ bản của đơn chất R và tính chất của hơp chất Oxit, Hiđroxit do R tạo nên. Viết phản ứng mà hiđrôxit đó có thể có?
Câu 3: (2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 3g kim loai A thuộc nhóm IIA trong 100g nước. Sau khi phản ứng kết thúc thu được  1,68 lít khí H2 ở đktc và dung dịch B.


a. Xác định kim loại A.


b. Tính thể  tích dung dịch HCl 0,25M để trung hòa dung dịch B.


c. Tính nồng độ % của dung dịch B.
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KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 – LỚP 10 A .....
Thời gian: 45'

Họ và tên: ............................................................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: X , Y là 2 nguyên tố thuộc cùng nhóm và ở 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn .Tổng số proton trong 2 hạt nhân nguyên tử X , Y bằng 30 . Hỏi X, Y là nguyên tố nào sau đây :


A. Be và Mg
 
B. Na và K 
     
C. Li và Na                 D. Mg và Ca                         

Câu 2: Cation R+ có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2p6. Vậy cấu hình electron của nguyên tử R là:


A. 1s22s22p63s23p1
B. 1s22s22p63s2

C. 1s22s22p5

D. 1s22s22p63s1
Câu 3: Ion Y- có cấu hình e: 1s22s22p63s23p6. Nguyên tố Y thuộc chu kỳ nào, nhóm nào:


A. Chu kỳ 3, nhóm VIA
              B. Chu kỳ 4, nhóm IA




C. Chu kỳ 4, nhóm IIA

  D. Chu kỳ 3, nhóm VIIA

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 2 phân lớp ngoài cùng là 3p64s2. Tổng số e trong một nguyên tử của X là:


A.18


B. 20

C. 22



 D. 24

Câu 5: Nguyên tử R có cấu hình phân lớp ngoài cùng  là: 4p3. Vậy R ở vị trí là:


A. Chu kì 4, nhóm IIIA.



B. Chu kì 4, nhóm V A.



C. Chu kì 4, nhóm VIIIA.



D. Chu kì 4, nhóm VIA. 
Câu 6: Cation (ion dương) A3+ có cấu hình phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là:

A. Ô thứ 10, chu kì 2, nhóm VIIIA.


B. Ô thứ 13, chu kì 3, nhóm VIA.

C. Ô thứ 10, chu kì 2, nhóm VIA.



D. Ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

Câu 7: Một nguyên tử R có tổng số hạt là 115. Số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 25 hạt. Số thứ tự của R trong bảng hệ thống tuần hoàn là:


A. 40


B. 34


C. 44

D. 35

Câu 8:  Tính bazơ của dãy các hiđroxit NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến đổi theo chiều nào sau đây?


A. Tăng dần


B. Giảm dần


C. Không đổi

D. Không có qui luật.

Câu 9: Tính chất không biến đổi tuần hoàn của các nguyên tố trong bảng tuần  hoàn là :


A. Số electron trong nguyên tử, số lớp electron.


B. Thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố.


C. Tính kim loại, tính phi kim của các  nguyên tố.

                D. Bán kính nguyên tử, độ âm điện.

Câu 10: Khi cho  2,12g cacbonat một kim loại hoá trị I tác dụng với axit dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Đó là cacbonat của kim loại :  


A. Rubidi (Rb)
B. Kali ( K )                    
C. Liti ( Li )                  
D. Natri ( Na )                     

Câu 11: Xét ba nguyên tố có cấu hình e lần lượt là:

           (X) 1s22s22p63s1; 

(Y) 1s22s22p63s2;

(Z) 1s22s22p63s23p1 

       Hiđroxit của X, Y, Z xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là:


A. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH
                         B. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH


C. Y(OH)2 < Z(OH)3 < X(OH)

D. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3

Câu 12: Hợp chất khí với hi®ro (RHn) của nguyên tố nào sau đây có giá trị n nhỏ nhất:


A. O


B. Cl


C. N


D. C

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 
Câu 1: (2,0 điểm) Xác định vị trí của nguyên tử nguyên tố có số hiệu nguyên tử là: 15, 10 và gọi tên.
Câu 2: (3,0 điểm) Nguyên tố R thuộc nhóm IIA. Trong công thức Oxit cao nhất của R với Oxi, R chiếm 60,00% khối lượng.


a. Xác định R.


b. Cho biết tính chất hóa học cơ bản của đơn chất R và tính chất của hơp chất Oxit, Hiđroxit do R tạo nên. Viết phản ứng mà hiđrôxit đó có thể có?
Câu 3: (2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 5,85g kim loai A thuộc nhóm IA trong 100g nước. Sau khi phản ứng kết thúc thu được  1,68 lít khí H2 ở đktc và dung dịch B.


a. Xác định kim loại A.


b. Tính thể  tích dung dịch H2SO4 0,25M để trung hòa dung dịch B.


c. Tính nồng độ % của dung dịch B.
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KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 – LỚP 10 A .....
Thời gian: 45'

Họ và tên: ............................................................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Tính chất không biến đổi tuần hoàn của các nguyên tố trong bảng tuần  hoàn là :


A. Số electron trong nguyên tử, số lớp electron.


B. Thành phần và tính chất của các hợp chất tạo nên từ các nguyên tố.


C. Tính kim loại, tính phi kim của các  nguyên tố.

                D. Bán kính nguyên tử, độ âm điện.

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 2 phân lớp ngoài cùng là 3d24s2. Tổng số e trong một nguyên tử của X là:


A.18


B. 20



C. 22



 D. 24

Câu 3:  Tính bazơ của dãy các hiđroxit NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến đổi theo chiều nào sau đây?


A. Tăng dần


B. Giảm dần


C. Không đổi

D. Không có qui luật.

Câu 4:  Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố kim loại: X(Z=3); Y(Z=7); M(Z=12); N(Z=19).


A. X;M;N.


B. X;Y;N.

C. X;Y; M


D. Y;M;N

Câu 5: Khi cho  2,12g cacbonat một kim loại hoá trị I tác dụng với axit dư thấy thoát ra 448 ml khí (đktc). Đó là cacbonat của kim loại :  


A. Rubidi (Rb)
B. Kali ( K )                    
C. Liti ( Li )                  
D. Natri ( Na )                     

Câu 6: Xét ba nguyên tố có cấu hình e lần lượt là:

           (X) 1s22s22p63s1; 

(Y) 1s22s22p63s2;

(Z) 1s22s22p63s23p1 

       Hiđroxit của X, Y, Z xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần là:


A. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH
                         B. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH


C. Y(OH)2 < Z(OH)3 < X(OH)

D. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3

Câu 7: Hợp chất khí với hi®ro (RHn) của nguyên tố nào sau đây có giá trị n nhỏ nhất:


A. O


B. Cl


C. N


D. C

Câu 8: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn nào sau đây là sai:

A. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được sắp thành một hàng.

B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

C. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần số khối. 
D. Các nguyên tố có số electron hóa trị như nhau được xếp thành một cột.

Câu 9: Số hiệu của các nguyên tố X; Y; A; M lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng:

A. cả bốn nguyên tố trên thuộc một chu kì.


B. A, M thuộc chu kì 3.

C. M, A thuộc chu kì 4.





D. A thuộc chu kì 3.

Câu 10: Nguyên tố Z thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIA, cấu hình electron của Z là:


A. 1s22s22p63s23p64s24p5


B. 1s22s22p63s23p64s1


C. 1s22s22p63s23p63d104s24p5
                        D. 1s22s22p63s23p5

Câu 11: Cặp nguyên tố hoá học nào sau đây có tính chất hoá học giống nhau nhất ?


A. Na,  K
     B. Na,  Mg
                C. Mg,  Al                    
D. K,  Ag
Câu 12: Một nguyên tử R có tổng số hạt là 115. Số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạt không mang điện tích là 25 hạt. Số thứ tự của R trong bảng hệ thống tuần hoàn là:


A. 40


B. 34


C. 44

D. 35

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 
Câu 1: (2,0 điểm) Xác định vị trí của nguyên tử nguyên tố có số hiệu nguyên tử là: 15, 10 và gọi tên.
Câu 2: (3,0 điểm) Nguyên tố R thuộc nhóm IA. Trong công thức Oxit cao nhất của R với Oxi, R chiếm 82,98% khối lượng.


a. Xác định R.


b. Cho biết tính chất hóa học cơ bản của đơn chất R và tính chất của hơp chất Oxit, Hiđroxit do R tạo nên. Viết phản ứng mà hiđrôxit đó có thể có?
Câu 3: (2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 9,75g kim loai A thuộc nhóm IA trong 100g nước. Sau khi phản ứng kết thúc thu được  2,8 lít khí H2 ở đktc và dung dịch B.


a. Xác định kim loại A.


b. Tính thể  tích dung dịch H2SO4 0,25M để trung hòa dung dịch B.


c. Tính nồng độ % của dung dịch B.
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